TRƯỜNG THPT BẮC THĂNG LONG.

           TỔ TOÁN LÝ

Đề cương học kì 1,  năm học 2019 – 2020
Môn: Vật lý 11

I. Lý thuyết.

1. Nêu bản chất dòng điện trong các môi trường: Kim loại , chất điên phân, không khí,  chất bán dẫn.

2. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nào và có thể gây ra những tác hại gì? Làm thế nào để tránh được hiện tượng này?
3. Trình bày định nghĩa, điều kiện tạo ra, ứng dụng của tia lửa điện,  hồ quang điện.


II.Bài tập .
1. Dòng điện trong kim loại

Bài1: Một sợi dây bằng nhôm ở nhiệt độ 200C, có điện trở suất 2,75.10-8((.m) .Cho α = 4,4.10-3K-1. Tính.

a. Điện trở suất của dây nhôm ở 300C.

b. Phải tăng nhiệt độ lên bao nhiêu để điện trở suất tăng lên 2 lần. 

Bài 2:Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số αT = 65 ((V/K) được đặt trong không khí ở 200C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 2320C. Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt khi đó =?

2. Dòng điện trong chất điện phân.
Bài 1: Một bình điện phân đựng dung dịch đồng sunfat ( CuSO4 ) với a nốt bằng đồng (Cu). Điện trở của bình điện phân là R = 10
[image: image11.bmp]. Hiệu điện thế đặt vào hai cực là U = 40V.

a) Xác định cường độ dòng điện đi qua bình điện phân.

b) Xác định lượng đồng bám vào cực âm sau 1 giờ 4 phút 20 giây. Cho biết đối với đồng A = 64 và n = 2.

[image: image1.wmf]W

Bài 2: Một bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat ( AgNO3 ) với a nốt bằng bạc (Ag ). Sau khi điện phân 30 phút có 5,04g bạc bám vào ca tốt. Xác định cường độ dòng điện đi qua bình điện phân. Cho biết đối với bạc  A = 108 và n = 1.

Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ. 

Nguồn điện có suất điện động E= 9V, điện trở trong r = 2c, 

R1 = 6(, R2 = 9(. Bình điện phân đựng dung dịch

đồng sunfat có điện cực bằng đồng, điện trở của

 bình điện phân là Rp = 3(. Tính:

a) Cường độ dòng điện qua mạch và qua các điện trở, 

bình điện phân.

b) Khối lượng đồng bám vào ca tôt sau 32 phút 10 giây.

Biết đối với đồng A = 64, n = 2.

3. Định luật ôm cho toàn mạch

Bài 1. Một bóng đèn 3V- 3W và điện trở R được mắc vào 2 đầu nguồn điện có suất điện động 6 V và điện trở trong 1Ω. Tìm giá trị của R để đèn sáng bình thường trong các trường hợp.

a, Bóng đèn và R mắc nối tiếp

[image: image10.png]


b, Bóng đèn và R mắc song song

Bài 2. Cho mạch điện như hình vẽ. 
Mỗi pin có suất điện động E = 1,5 (V), điện trở trong r = 1 (
[image: image2.wmf]W

). 

Điện trở mạch ngoài R = 3 (
[image: image3.wmf]W

).Tính

a, Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn 

b,Cường độ dòng điện ở mạch ngoài .
c, Công suất và hiệu suất của bộ nguồn.

d, Điện năng tiêu thụ ở mạch ngoài trong thời gian 1giờ.

Bài 3: . Một bóng đèn dây tóc có ghi 20V – 5W và một điện trở R = 20 ( mắc nối tiếp với nhau vào hai cực của một acquy. Suất điện động của acquy là 24 V và điện trở trong không đáng kể.
a. Tính điện trở của mạch ngoài và cường độ dòng điện qua bóng đèn. 
b. Tính công suất tiêu thụ của đèn. 
Bài 4: Cho mạch điện như hình vẽ. 

Bộ nguồn gồm 3 nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có E = 1,5V và r =0,3(,

 mạch ngoài có R = 2(, đèn Đ (9V - 9W), bình điện phân chứa dung dịch CuSO4 có cực dương bằng đồng, điện trở của bình điện phân Rb = 4(.

1. Xác định số chỉ ampe kế và của vôn kế.

2. Xác định khối lượng đồng được giải phóng ở điện cực 
trong thời gian 32 phút 10 giây.

3. Tính công suất và hiệu suất của bộ nguồn

Bài 5: Cho mạch điện như hình vẽ:Nguồn điện có E = 9V và  r = 1 (,
Đèn 3V – 3W, R = 3 (
Binh điện phân đựng dung dịch bạc nitrat ( AgNO3 ) 

có điện trở Rp = 6( với a nốt bằng bạc

a, Chứng tỏ đèn sáng bình thường
b, Tính khối lượng kim loại được giải phóng trong 10 phút.

c, Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 10 phút.

d, Tính hiệu suất của nguồn điện.
4. Phần nâng cao.

Bài 1: Cho mạch điện như hình vẽ: E= 4,8V,  r = 1(. R1 = R2 = R3 = 3(;  R4 = 1(.


1. Tìm điện trở tương đương của mạch ngoài.


2. Tìm số chỉ của volte kế.


3. Thay vôn kế bởi  một tụ điện có điện dung 10µF. Tính điện tích của tụ điện.

Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ: 

Nguồn điện có 4 pin mắc nối tiếp với nhau, mỗi pin có suất điện động e = 2V, r = 1(. 

R1 = 4(; R2 = 6(; R3 = 12(; R4 = 3(.

1. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.

2.  Tính cường độ dòng điện qua mạch chính trong trường hợp K đóng và K mở.

3. Trong trường hợp K mở, thay điện trở R4 bằng đèn Đ (12V - 24W). Hỏi để đèn sáng bình thường thì phải thay một  pin bằng một ắc quy có điện trở trong 1(, hỏi suất điện động của mỗi ắc quy có giá trị là bao nhiêu?

Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ, bộ nguồn có n pin giống nhau mắc nối tiếp với nhau, mỗi pin có eo=1,5V và ro = 0,5(. Mạch ngoài có R1=2(; R2=9(; R3 = 4(; đèn Đ (3V - 3W), bình điện phân chứa dung dịch AgNO3.  Biết ampe kế chỉ 0,6A và cường độ dòng điện qua điện trở R2 là 0,4A.

1. Tính cường độ dòng điện qua bình điện phân và điện trở của bình điện phân.

2. Tìm số pin và công suất của mỗi pin. 3. Xác định số chỉ của volte kế.

4. Tính khối lượng bạc được giải phóng ở anot sau 16 phút 5 giây khi điện phân, cho biết đối với bạc, thì A = 108 và n = 1

Bài 4: Có 16 nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn điện có suất điện động e = 2V, điện trở trong r = 1
[image: image4.wmf]W

, được mắc hỗn hợp đối xứng thành một bộ nguồn có y hàng, mỗi hàng có x nguồn mắc nối tiếp. Mạch ngoài có điện trở R = 4
[image: image5.wmf]W

. Xác định x, y để mạch ngoài có công suất 16W

Bài 5: Có 6 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động e = 1V, r = 0,25
[image: image6.wmf]W

 được mắc thành một bộ hỗn hợp đối xứng. Mạch ngoài là một điện trở R = 1,5
[image: image7.wmf]W


a, Phải mắc các nguồn trên như thế nào để cường độ dòng điện qua điện trở R đạt cực đại. Tính giá trị cực đại này

b, Nếu mắc bộ nguồn thành 2 dãy, mỗi dãy có 3 nguồn nối tiếp thì giá trị của R bằng bao nhiêu để cường độ dòng điện qua R đạt cực đại. Tính giá trị cực đại này

Bài 6: Một mạch điện gồm mạch ngoài là một điện trở R = 40
[image: image8.wmf]W

 và bộ nguồn có 20 nguồn điện, mỗi nguồn có suất điện động E = 3V, điện trở trong r = 2
[image: image9.wmf]W

. Tìm cách mắc các nguồn điện này để cường độ dòng điện qua điện trở bằng 0,6A
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